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Phân tích một số tính chất cơ bản  
của bê tông cốt sợi thép  

 KS. Phạm Duy Anh 
 Bộ môn CTGTTP - Trường Đại học GTVT 

Tóm tắt : Bài viết giới thiệu một số kết quả nghiên cứu về tính chất của bê tông cốt sợi thép. 
Các tính chất này có thể hỗ trợ quá trình nghiên cứu, thiết kế và thi công các kết cấu sử dụng bê 
tông cốt sợi thép. 
Summary : This report introduces the properties of steel firbe reinforced concrete.  

1. mở đầu 
Việc dùng sợi để tăng cường khả năng chịu lực cho bê tông xi măng là một ý tưởng tốt 

được các nhà nghiên cứu quan tâm. Bê tông cốt sợi đã được bắt đầu nghiên cứu từ đầu những 
năm 1960. Những kết cấu bê tông được gia cường bằng những sợi thép, sợi polyme, sợi thuỷ 
tinh, sợi cácbon, sợi thực vật được nghiên cứu và sử dụng khá phổ biến trên thế giới. Trong đó, 
bê tông gia cường cốt sợi thép được sử dụng rộng rãi hơn cả. 

Gia cường cốt sợi thép trong bê tông có thể thay đổi tính chất của bê tông đáng kể khi 
chúng ảnh hưởng đến tính chất của bê tông cả khi còn trạng thái tươi lẫn trạng thái rắn, đặc biệt 
là trạng thái rắn. Sự thay đổi tính chất của bê tông phụ thuộc vào kiểu sợi, sự định hướng sợi, 
đường kính sợi, các tính năng cơ học của sợi và cũng bởi sự liên kết giữa nền bê tông và sợi . 

2. Một số tính chất cơ bản của bê tông cốt sợi thép ( BTCST). 
2.1 Kiểu sợi 
Các loại sợi rất đa dạng và phong phú. Tuỳ thuộc vào quá trình sử dụng mà người ta đã 

sản xuất ra các loại sợi có sự khác về cường độ kéo, hình dạng và đặc tính bề mặt . Những nhà 
sản xuất sợi cũng cố gắng cải thiện hiệu ứng của sợi thông qua những tính chất đặc biệt ,ví dụ 
như dập lượn sóng và bẻ móc sợi. Những hiệu ứng như vậy ảnh hưởng đáng kể đến những đặc 
trưng của bê tông gia cường cốt sợi thép và cần phải được tính đến khi lựa chọn kiểu sợi. 

2.1.1 Tỷ lệ giữa chiều dài sợi và đường kính sợi ( l / d) 
Tỷ lệ này là tham số tiêu biểu của mỗi kiểu sợi và có một ảnh hưởng quan trọng đối với 

sự làm việc của sợi trong bê tông. Nhìn chung, tỷ lệ l/d ngày càng cải thiện sự có hiệu lực của 
sợi nhưng làm cho việc trộn bê tông tươi khó khăn hơn. Thông thường, tỷ lệ l/d nằm trong 
khoảng 50 đến 100 là thích hợp. 

2.1.2 Tính chất liên kết 
Tải trọng kéo tuột sợi hoặc đứt gãy trực tiếp bị ảnh hưởng bởi sự truyền ứng suất liên kết 

từ vật liệu nền đến sợi và độ dài neo của sợi. Như vậy, ứng suất liên kết ảnh hưởng đến qua 
trình xuất hiện vết nứt đầu tiên và sự làm việc của BTCST trong cơ chế phá huỷ.  

 Khả năng chịu ứng suất liên kết của sợi phụ thuộc vào trạng thái tự nhiên của bề mặt 
sợi. Bề mặt sợi xù xì (nhám) làm tăng khả năng liên kết giữa sợi và nền bê tông. Sợi làm chậm 
sự hình thành vết nứt và khi vết nứt đã hình thành thì ngăn chặn quá trình mở rộng vết nứt.  

2.1.3 Uốn móc hai đầu và thay đổi đường kính sợi 
Một giải pháp khác để làm tăng khả năng làm việc của sợi là việc uốn móc đầu sợi hoặc 

thay đổi đường kính sợi trong kết cấu. Giải pháp này đã làm tăng khả năng làm việc ở trạng thái 
biến dạng dẻo của sợi khi chịu lực kéo. 

Việc uốn móc đầu sợi không làm chậm quá trình hình thành vết nứt. Tác dụng của việc 
uốn móc đầu sợi không bắt đầu cho đến khi cường độ liên kết vượt quá giới hạn cho phép và 
xuất hiện sự chuyển dịch giữa nền bê tông và sợi. Như vậy, việc uốn móc đầu sợi có thể tăng 
thêm đáng kể tính dẻo của bê tông cốt sợi thép. 

2.1.4. Cơ chế phá huỷ 
 Sự Phá huỷ sợi trong một nền bê tông xuất hiện từ hai quá trình khác nhau về cơ bản : 
 1. Phá huỷ vì sợi bị kéo đứt 
 2. Phá huỷ vì sợi bị cắt đứt 
Cơ cấu phá huỷ phụ thuộc vào những nhân tố sau : 
  - Tỷ lệ l/d 
  - Khả năng dính bám 
  - Cường độ chịu kéo của sợi 



 

  - Cường độ liên kết 
Ba nhân tố đầu phụ thuộc hoàn toàn vào chủng loại của sợi. Mức độ của cường độ liên kết 

phụ thuộc vào cả chất lượng bề mặt của sợi và cường độ của vật liệu nền bê tông bao quang. 
Như vậy, với cùng một loại sợi có thể diễn ra những cơ chế phá huỷ khác nhau trong những bê 
tông khác nhau.  

Cần thiết phải xác định chiều dài tới hạn của sợi ( lcrit ) trên cơ sở của những quá trình tính 
toán cân bằng. Đó là khi mà cường độ liên kết cực đại trên nửa độ dài sợi cân bằng tải trọng 
kéo dọc sợi cực đại. Khi chiều dài sợi chưa đạt tới hạn, sợi sẽ không tận dụng được hết khả 
năng chịu lực của sợi. Trong trường hợp sợi quá dài, sợi có thể bị cắt đứt trước khi bị kéo đứt, 
đó là do sợi bị uốn vì chiều dài quá lớn. 

 
 
 

Hình 1 : mối tương quan giữa chiều 
dài sợi và ứng suất kéo 

Ta có công thức tính chiều dài sợi tới hạn : 
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Trong đó    βZ  : Cường độ chịu kéo của cốt sợi 
   τm  : ứng suất dính trung bình 
   d : đường kính cốt sợi 
Trên Hình 1, bê tông với τm = 1.47 N / mm2, đường kính sợi, d = 0.4 mm và cường độ kéo 

βz = 1000 N / mm2 thì sợi sẽ có chiều dài tới hạn lcrit = 136 mm. Kiểu sợi thẳng có tỷ lệ l/d là 
340 là không khả thi.  Chiều dài tới hạn này hợp lí khi sử dụng loại sợi  có sự biến dạng bề mặt 
sợi hoặc loại sợi có bẻ móc ở đầu sợi. 

Sợi thép tiêu chuẩn với tỉ lệ l/d trong khoảng 50÷100 và có chiều dài chưa đạt đến chiều 
dài tới hạn thì  phá huỷ thông thường là bị kéo đứt  chứ không bị cắt đứt. Chúng có thể chịu tải 
ngay cả khi biến dạng lớn và vết nứt mở rộng, sự phá huỷ đột ngột sẽ không diễn ra. Ngoài ra 
nó còn làm tăng tính đặc chắc của bê tông, và độ mở rộng vết nứt sẽ rất nhỏ và phân tán. 

2.2. Hàm lượng sợi 
Hàm lượng sợi thép khoảng 25 kg/m3 là hàm lượng hợp lí đối với bê tông nặng (xấp xỉ 

1% trọng lượng, hoặc 0.33% thể tích). Hiệu quả của sợi tăng tỉ lệ thuận với hàm lượng sợi. Tuy 
nhiên, cần phải có một giới hạn trên về hàm lượng sợi khi nó ảnh hưởng đến tính công tác của 
bê tông và những khó khăn khi tính công tác của bê tông không được đảm bảo, làm thay đổi 
các tính chất khác của bê tông đông cứng. Giới hạn hàm lượng sợi trong những ứng dụng phổ 
biến là vào khoảng 50÷100 kg/m3 phụ thuộc vào phương pháp thi công và kiểu sợi. 

2.3. Sự định hướng sợi 
Các sợi thép có nhiệm vụ ngăn ngừa sự hình thành và phát triển vết nứt. Nguyên nhân của 

vết nứt là do tác động của tải trọng ( kéo, nén hoặc cắt) và đặc trưng hình học của các thành 
phần kết cấu. Tương tự như cốt thép, sợi  sẽ phát huy tối đa khả năng chịu lực của chúng nếu 
chúng nằm dọc theo phương ứng suất kéo tại vị trí vết nứt . 

 
 
 
 

Hình  2 : sự định hướng sợi 

             

  Chúng ta biết rằng trong quá trình tăng cường bê tông thì vị trí và phương hướng của sự 
tăng cường phải phụ thuộc vào lực và khả năng chịu lực của thép. Tuy nhiên, làm cách nào để 
sắp xếp các sợi và định hướng sợi thì chưa có phương pháp nào hợp lí. Người ta có thể giả thiết 
rằng các sợi thì phân tán hoàn toàn ngẫu nhiên trong kết cấu, những kết quả thí nghiệm trên 
một cấu kiện này có thể là áp dụng cho những cấu kiện khác. Tuy nhiên, điều đó là không đúng. 
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Sự định hướng sợi ( cũng là tính chất bê tông cốt sợi thép) bị ảnh hưởng bởi những điều kiện 
ngoài. Như vậy, những sợi ở cạnh và những mép những mẫu thí nghiệm có thể chỉ định hướng 
theo một hoặc hai chiều. 

Như vậy, sự định hướng sợi là không giống nhau giữa những mẫu thử và cấu kiện thực. 
Do đó, nhiều tác giả khuyên rằng trong điều kiện cho phép nên tiến hành thí nghiệm với những 
mẫu thử tương tự kết cấu để ảnh hưởng của hướng sợi có thể được xác định gián tiếp và miêu tả 
chính xác. Sự giống nhau không chỉ là đặc trưng hình học mà còn trong cả quá trình sản xuất và 
sử dụng.  Nếu không thể thực hiện những sự thử như vậy, thì ảnh hưởng của sự định hướng sợi 
có thể được xét đến trong tính toán bằng những hệ số định hướng. 

2.4 Cốt liệu lớn nhất 
Kích thước của những hạt cốt liệu ảnh hưởng đến sự phân phối của sợi và sự định hướng 

sợi. Như vậy, sợi trong vữa chỉ được phân ra bởi vật liệu mịn có thể di chuyển tự do giữa các sợi. 
Trong bê tông, tất cả các hạt cốt liệu lớn hơn khoảng cách trung bình giữa những sợi sẽ làm cho 
sợi bị vón cục và là nguyên nhân gây ra sự phân bố không đều của sợi. Hiệu ứng này tăng tỉ lệ 
trực tiếp với kích thước hạt và gây tác động không tốt đối với tính chất của cả bê tông tươi lẫn 
bê tông rắn. 

 

Hình 3 : ảnh hưởng của cỡ hạt đo đối với sự định hướng sợi và tính công tác của sợi 

Xấp xỉ 55 % thành phần bê tông tiêu chuẩn là những cỡ hạt nhỏ hơn 5 mm.  Đây là thành 
phần duy nhất trong bê tông có thể di chuyển tự do trong thời gian đầm chặt. Những thí nghiệm 
đã chỉ ra rằng, để sử dụng sợi hợp lí, thể tích vữa trong bê tông cần phải xấp xỉ là 70 % thể tích; 
còn lại 30 % thể tích bao gồm những cỡ hạt trong khoảng 5÷10 mm. Nên tránh việc sử dụng 
quá nhiều cỡ hạt trong loại bê tông này. 

2.5. Tính chất của quá trình trộn bê tông 
Hiểu rõ tính chất của quá trình trộn bê tông là rất quan trọng và tạo điều kiện thuận lợi 

trong các công tác liên quan trong quá trình sử dụng bê tông. Bê tông cốt sợi khó trộn lẫn và 
khó đổ hơn bê tông thường. Tuy nhiên, chúng ta dễ dàng khắc phục bằng nhiều phương pháp. 
Những tham số ảnh hưởng tới sự thay đổi trong tính chất của quá trình trộn bê tông tươi là : 

 - Kiểu sợi  
 - Hàm lượng sợi  
 - Cốt liệu lớn nhất  

- Phương pháp đưa sợi vào quá trình trộn  
Các tham số này được xác định bằng thực nghiệm. Bên cạnh đó người ta còn điều chỉnh 

bằng cách thêm vào bê tông phụ gia hóa dẻo hoặc phụ gia siêu dẻo. 
2.5.1 Tính công tác 
Tính công tác của BTCST là rất quan trọng trong quá trình trộn, đổ và đầm chặt bê tông. 

Đặc trưng hình học và lượng nước cần thiết của các sợi thép trong sự trộn và trộn bê tông tươi là 
một chướng ngại tới tính công tác của nó. 

Độ sệt giảm bớt với hàm lượng sợi ngày càng tăng thì đến một giới hạn nào đó sự phân 
phối sợi trong bê tông trong quá trình trộn sẽ không đạt được kết quả như mong muốn. Ngoài 
ra, sợi sẽ bị vón cục nếu quá trình trộn không liên tục, hoặc hàm lượng cốt liệu thô trong quá 
trình trộn cao quá. Những nhà sản xuất sợi cung cấp những nguyên tắc chủ đạo đối với tính 
công tác. Dù vậy, trong quá trình sử dụng vẫn cần phải được thí nghiệm để phù hợp với từng 
công trình cụ thể. 

2.5.2 Khả năng đầm chặt 
BTCST yêu cầu nhiều năng lượng dầm chặt hơn bê tông thông thường.  Nếu cùng một 

thời gian đầm chặt, người ta thay đổi hàm lượng sợi, thì số lượng lỗ rỗng tăng tỉ lệ với hàm 
lượng sợi ngày càng tăng (Hình 6.4). Để làm giảm lượng lỗ rỗng do không khí trong bê tông, 
thời gian đầm nén phải tăng tỉ lệ thuận với hàm lượng sợi ( Hình 6 5). Tuy nhiên, thậm chí khi 
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được đầm chặt, hàm lượng lỗ rỗng khí trong bê tông cốt sợi vẫn cao hơn so với bê tông thông 
thường. 

 

 

Hình 4 : Tương quan giữa thể tích lỗ rỗng khí và hàm lượng cốt sợi Hình 5 : Thời gian đầm cần thiết đối với bê tông cốt sợi 

  

Cần phải ghi nhớ rằng những quá trình dầm nén có thể ảnh hưởng sự định hướng sợi. Ví 
dụ, nếu sử dụng dầm dùi thì sẽ làm cho cốt sợi bị chìm xuống bên dưới. Như vậy, loại đầm này 
cần phải được tránh áp dụng cho những cấu kiện nhỏ, hẹp. Cũng không nên để thời gian đầm 
quá lâu vì như vậy cũng sẽ làm cho vật liệu bị tách lớp và làm chìm sợi. 

Khi BTCSTđược sử dụng quá trình phun bê tông , quá trình đầm nén đạt được thông qua 
năng lượng tác động. Có một sự khác biệt nhỏ là hàm lương lỗ rỗng khí giảm đi khoảng 1% so 
với BTCSTđược  đầm bằng phương pháp thông thường. 

2.6 tính chất của bê tông đông cứng 
Tính chất của bê tông đông cứng được cải thiện một cách đáng kể thông qua việc thêm 

một thể tích thích hợp sợi thép. Sợi sẽ làm việc có hiệu quả nếu chúng được liên kết theo 
phương của ứng suất kéo chủ và nếu khoảng cách giữa các sợi càng nhỏ càng tốt. Các sợi thép 
ảnh hưởng đến cường độ kéo, cường độ cắt và nén, tính chất của vết nứt và quá trình biến dạng 
của bê tông. Như bê tông thông thường, nếu bỏ qua quá trình bảo dưỡng bê tông dưới những 
ảnh hưởng của môi trường có thể làm suy yếu tính chất của bê tông đông cứng. Như vậy, bảo 
dưỡng có một vị trí rất quan trọng để đảm bảo chất lượng bê tông. 

2.6.1 Sự biến dạng đàn hồi 
Trong trạng thái đàn hồi không nứt nẻ, tác dụng của sợi trong quá trình biến dạng là cực 

tiểu. Trong trường hợp hàm lượng sợi thông thường ( thường không lớn hơn 1% thể tích), hàm 
lượng thép trong mặt cắt ngang không đáng kể để tạo nên một ảnh hưởng quan trọng đến tính 
chất bê tông dù mô đun đàn hồi của thép cao hơn. Hình 6 miêu tả mối quan hệ giữa hàm lượng 
sợi và mô đun đàn hồi sợi có l = lcrit

 

 
 
 
 

Hình 6 : ảnh hưởng của sợi thép 
dựa vào mô đun đàn hồi,     
                   l = lcrit

 

Khi hàm lượng sợi khoảng 8% trọng lượng, mô đun đàn hồi sẽ tăng cực đại  khoảng 5%. 
Đối với chiều dài sợi chưa đạt độ dài giới hạn, thì mô đun đàn hồi sẽ tăng thấp hơn. 

2.6.2 Nứt 
ảnh hưởng quan trọng nhất của sự tồn tại các sợi thép trong vật liệu này chúng  có thể 

điều khiển quá trình phát triển vết nứt. Chúng làm chậm quá trình phát triển vết nứt và khi vết 
nứt mở rộng, chúng có trách nhiệm phân phối lại tải trọng trong vùng nứt nẻ.Số lượng vết nứt 
tăng thêm nhưng độ mở rộng và khoảng cách giữa các vết nứt sẽ giảm đi. Cường độ trước khi 
nứt chủ yếu được xác định bởi số lượng của sợi chứ không phải bởi kiểu sợi. 
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Trạng thái sau phá huỷ của bê tông cũng được cải thiện một cách đáng kể. Biến dạng khi 
phá huỷ tăng lên tới 10 lần đối với vật liệu thông thường.  



 

2.6.3.1 ứng suất kéo đúng tâm 
 Thật không dễ dàng định rõ trạng thái của BTCSTdưới tác dụng của ứng suất kéo đúng 

tâm. Khó khăn ở đây chính là quá trình đặt tải lên mẫu. Xác định trạng thái sau phá huỷ càng 
khó khăn hơn. 

 

 
 
 
 
Hình 7 :  Quan hệ giữa ứng suất kéo và 
biến dạng hoặc bề rộng vết nứt 

 
 

Hình 8 : Đặc trưng tải trọng - biến dạng uốn 
trong thí nghiệm kéo đúng tâm với tải trọng phân kỳ 
     a) đường cong trước khi nứt 
     b) đường cong sau khi nứt 
     c) Sự giảm bớt và sự xét lại tải trọng khi vết nứt xuất hiện

Hình 9 : Ví dụ trong thí nghiệm kéo đúng tâm đối với 
bê tông cốt sợi thép với tải trọng phân kỳ 

2.6.3.2 ứng suất uốn 
ứng suất uốn khác ứng suất kéo đúng tâm ở biến dạng.  
Trong quá trình kết cấu chịu uốn, mặt cắt ngang cấu kiện sẽ phân ra làm 2 vùng rõ rệt là 

vùng kéo và vùng nén . Khi ứng suất uốn tăng lên thì khu vực kéo tăng lên và khu vực nén sẽ 
giảm đi. Trong khi cường độ chịu nén của BTCST thì lớn đáng kể so với cường độ kéo của nó 
và cường độ kéo không ngay lập tức mất hẳn với sự hình thành vết nứt, và như vậy một sự cân 
bằng mới đã được thiết lập. 

 
Hình 10 : Sự phân phối lại ứng suất trong bê 

tông cốt sợi thép ở khi chịu tải trong uốn 

 
Hình 11 : Thí nghiệm ứng suất uốn của  

bê tông cốt sợi thép 

Trên cơ sở cơ chế này, không giống bê tông thông thường, BTCST có khả năng chịu tải 
trong điều kiện bị nứt nẻ mạnh. Đường 2, 3, 4 là của BTCST với sự khác nhau về thể tích và 
kiểu sợi. Đường 2 biểu diễn khả năng chịu tải thấp là do : 

 - Hàm lượng sợi thấp, xấp xỉ 0.7 % bởi thể tích 
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 - Các sợi với trạng thái liên kết yếu 
 - Các sợi với chiều dài lớn, làm cho sợi không bị kéo đứt nhưng bị cắt đứt. 
Đường 3 và 4 đạt được với các loại sợi có tính liên kết tốt và khả năng chịu kéo cao do 

được bẻ hai đầu hoặc uốn móc.   
2 6.4 ứng suất nén 
2. 6.4.1 Cường độ ban đầu 
Ngay sau quá trình sản xuất, bê tông đã có thể chịu lực. Trong trạng thái này, xuất hiện 

sự tăng tương đối trong cường độ trong giai đoạn đầu. Trong khi bê tông vẫn còn phát triển 
cường độ của nó, các sợi thép đã chống lại sự biến đổi cấu trúc và làm tăng khả năng chịu lực 
ban đầu của vật liệu. Hình 12 biểu diễn sự phát triển cường độ của bê tông phun cốt sợi thép, có 
thể nhận thấy rằng cường độ sớm tăng thêm 300 %. 

 

 
 
 
 
Hình 12 : Cường độ ban đầu của bê 
tông phun cốt sợi thép  
 

2.6.4.2 Bê tông đông cứng 
ứng suất nén cực đại của BTCST ở trạng thái rắn không tăng nhiều so với bê tông thông 

thường. Cường độ chỉ có thể tăng nhiều nhất khoảng 30 %. Hình 6.13 và 6.14 cho thấy mối 
quan hệ giữa BTCST với tỷ lệ hàm lượng sợi và tỉ lệ (l/d). 

  

Hình 13 ảnh hưởng của thể tích sợi trong mối quan hệ giữa 
tải trọng và biến dạng của mẫu thử bê tông cốt sợi thép 

Hình 14 ảnh hưởng của (l/d) trong mối quan hệ giữa tải 
trọng và biến dạng của mẫu thử bê tông cốt sợi thép 

3. Kết luận 
 Hiện nay ở Việt Nam, tốc độ đô thị hoá đang diễn ra rất nhanh, các công trình cầu vượt, 
nút giao đã và đang được xây dựng. Các công trình này đòi hỏi phải có dạng kết cấu đặc biệt, 
phức tạp để đáp ứng được không gian thi công cũng như không gian làm việc của công trình. 
Do đó, việc áp dụng các công nghệ mới, vật liệu mới vào các công trình này là cần thiết. 
 BTCST là một loại vật liệu mới ở Việt Nam, có các tính năng và công dụng phù hợp tại 
các vị trí đặc biệt trong các công trình trong thành phố, cụ thể như tại vị trí mấu neo của cầu 
dây văng, tại các mối nối chịu ứng lực nhiều chiều, tại phần đầu dầm bê tông cốt thép dự ứng 
lực lớn, trụ tháp của cầu treo dây võng, cầu dây văng… 
 Một số tính chất nêu ra trong bài viết này có thể hỗ trợ quá trình nghiên cứu, thiết kế và 
thi công các kết cấu sử dụng bê tông cốt sợi thép. 
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